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Summary 

Au/Fe2O3 catalyst was prepared by the coprecipitation method. The formation process of 
Au/Fe2O3 was investigated by DTA, TGA, DrTGA, TEM, HRTEM and XRD. The results show that 
the gold particle size of the sample calcined at 300oCis in the range 1.2 - 7.8 nm. The catalytic 
oxidation of CO and H2 was determined. 

 
I - Mở đầu 

Từ xa xưa vàng được coi là kim loại kém 
hoạt động về mặt hóa học nên được dùng để làm
đồ trang sức, đúc tượng, xây chùa chiền, trang 
trí nhà thờ mong các tạo vật trường tồn với thời 
gian. Trong kỹ thuật hiện đại vàng được sử dụng 
làm chân các linh kiện điện tử nhằm tạo các mối 
tiếp xúc bền vững. Tuy nhiên từ giữa những năm 
1980 của thế kỷ trước M. Haruta và các cộng sự 
ở Viện nghiên cứu quốc gia Osaka Nhật Bản đL
phát hiện rằng vàng kim loại ở kích thước
nanomet có khả năng xúc tác cho phản ứng oxi 
hóa khí cacbon monoxit CO không chỉ ở nhiệt 
độ thường (20 - 30oC) mà cả ở nhiệt độ thấp       
(-70oC) [1]. Phản ứng này vô cùng quan trọng để 
khử độc và chống cháy nổ  trong các không gian 
kín, ít thoáng như dưới hầm mỏ, trong các thiết 
bị lặn, tàu ngầm, tàu vũ trụ hoặc để tái tạo lượng
CO2 nhằm ổn định hoạt động của các thiết bị 
lazer. Rất nhiều các nghiên cứu về sau đL khẳng 
định tính chất này [2 - 9]. Vì các hạt vàng kích 
thước nanomet rất dễ kết hợp thành các hạt lớn 
hơn [3, 9] nên chúng thường được phân tán và
cách ly bằng các chất mang như Fe2O3, Co3O4,
MnOx, NiO, TiO2, ZrO2…. Mặt khác tương tác 

giữa các chất này với vàng ở các mức độ khác 
nhau cũng ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác của 
vật liệu. ở Việt Nam đL có công trình nghiên 
cứu  chế tạo vật liệu xúc tác vàng trên chất 
mang CeO2 [10]. 

 Trong bài báo này chúng tôi trình bày chi 
tiết các kết quả chế tạo vật liệu vàng kích thước 
nanomet trên chất mang sắt oxit Fe2O3, một loại 
vật liệu xúc tác được rất nhiều người quan tâm 
[1, 4 - 8]. 

II - HÓA CHẤT 

Các hóa chất được dùng trong thực nghiệm 
là Fe(NO3)3.9H2O, HAuCl4.4H2O, HNO3 và
Na2CO3 đều có độ sạch  P.A.; nước dùng loại cất 
hai lần. 

III - THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 

1. Phương pháp tổng hợp 

Dung dịch chứa 20,0 mmol Fe(NO3)3 và
HAuCl4 (tỉ lệ nguyên tử Au:Fe = 1:50) trong 40 
ml H2O được đổ dần vào 30 ml H2O chứa 30,0 
mmol Na2CO3 với tốc độ 1,5 - 2 ml/phút trong 
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điều kiện khuấy liên tục. Giá trị pH của dung 
dịch nhận được nằm trong khoảng 7,0 - 8,2 và
được chỉnh bằng Na2CO3 hoặc HNO3. Sau khi 
để yên ở nhiệt độ phòng 4-5 giờ lọc lấy tủa. Rửa 
tủa bằng nước nóng (∼50oC) đến hết ion Cl- (thử 
với dung dịch AgNO3). Sấy tủa ở 50oC trong 24 
giờ. Mẫu được nung trong không khí lưu 4 giờ ở 
các nhiệt độ khác nhau và đem phân tích để xác 
định cấu trúc tinh thể, kích thước hạt và hoạt 
tính xúc tác. 

Các thao tác thí nghiệm được thực hiện tối 
đa trong buồng tối. 

2.  Nghiên cứu quá trình phân tích nhiệt  

Trên hình 1 trình bày phổ phân tích nhiệt 

của mẫu trong khoảng từ 25 - 800oC trong 
không khí trên máy Shimadzu DTA-50. Từ phổ 
nhiệt vi sai DTA chúng ta thấy có pic thu nhiệt 
đạt cực đại ở 67oC. Trên 120oC có một quá trình  
toả nhiệt kéo dài đến gần 400oC. Phổ nhiệt khối 
lượng TGA và nhiệt khối lượng vi sai DrTGA 
cho thấy mẫu phân huỷ chủ yếu ở nhiệt độ dưới 
120oC. Từ 120oC đến cỡ 255oC trọng lượng mẫu 
giảm rất nhỏ, sau đó trọng lượng mẫu hầu như
không thay đổi. Từ các dữ liệu trên có thể thấy 
rằng nước ẩm bay hơi chủ yếu ở nhiệt độ thấp 
(67oC). Trên 67oC xảy ra quá trình phân huỷ các 
hydroxit, muối cacbonat. Theo [5, 8], giai đoạn 
từ 120 đến 255oC có thể  tương ứng với quá trình 
chuyển hóa tiếp của các oxit sắt và vàng. Sau 
255oC mẫu chuyển về trạng thái ổn định dần.

 

Hình 1: Giản đồ DTA, TGA và DrTGA của mẫu (AuX,FeY) (OH)z(CO3)m.nH2O

3. Xác định cấu trúc bằng phổ nhiễu xạ tia X 

Trên hình 2 trình bày phổ nhiễu xạ tia X của 
mẫu lưu 4 giờ ở 120oC, 200oC, 300oC, 400oC và
500oC trong không khí chụp trên máy nhiễu xạ 
kế D-5000; tốc độ quét từ 20 đến 70o là 0,2o

(2θ)/s riêng trong vùng từ 34 đến 42o để xác 
định chính xác cấu trúc của vàng với hàm lượng
nhỏ tốc độ quét là 0,02o(2θ)/s. Chúng ta thấy ở 
120oC sắt oxit tồn tại ở trạng thái vô định hình. 
ở 200oC tinh thể Hematite bắt đầu hình thành. 
Trên 300oC hầu như toàn bộ Sắt oxit nằm ở dạng 
Hematite Fe2O3. Trên đồ thị pic tương ứng với 
kim loại vàng tại góc rõ nhất 2θ = 38,2o cũng 

cao dần lên theo chiều tăng của nhiệt độ từ 200 
đến 500oC.  

Như vậy, khi tăng nhiệt độ từ 120oC đến 
400oC thì song song với quá trình chuyển hóa 
oxit sắt vô định hình sang dạng Hematite là quá 
trình chuyển  hóa oxit vàng thành vàng kim loại. 
Điều này phù hợp với kết kết quả của các tác giả 
[8], ở 300oC thì hầu hết vàng oxit chuyển thành
vàng kim loại. 

4. Kết quả phân tích bằng phương pháp hiển 
vi điện tử truyền qua  

Mẫu bột sau khi nung được xác định kích
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thước hạt bằng máy TEM 1010 với độ phân giải 
2 Å, điện thế 100 KV, độ phóng đại 30-600.000 
lần. Trên hình 3 là ảnh TEM của mẫu được nung 
tại 120oC, 200oC, 300oC. Từ các ảnh TEM chúng 

ta thấy ở 120oC, 200oC mẫu bột chủ yếu nằm ở 
dạng vô định hình, các hạt chưa hình thành. ở 
300oC sắt oxit đL kết tinh ở dạng Hematite. 

 

Hình 2: Giản đồ nhiễu xạ tia X của  mẫu (AuX,FeY) (OH)z(CO3)m.nH2O
nung ở 120oC(A), 200oC(B), 300oC(C), 400oC(D) và 500oC(E) 

 

A B C
Hình 3: ảnh TEM của mẫu Au/Fe2O3 nung ở 120(A), 200(B) và 300oC(C) 

 

Hình 4: ảnh HRTEM của mẫu Au/Fe2O3 nung  
ở 300oC

Hình 5: Giản đồ phân bố hạt vàng theo 
kích thước 

Kích thước hạt, nm

Số
hạ

t
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ảnh HRTEM trên hình 4 cho thấy các hạt 
Sắt oxit có dạng cầu lồi. Trên hình 5 biểu diễn 
sự phân bố của các hạt theo kích thước của mẫu 
nung ở 300oC. Chúng ta thấy các hạt vàng có 
kích thước từ 1,2 đến 7,8 nm trong đó tập trung 
nhất là 3,5 nm; 70% số hạt vàng có kích thước  
< 5 nm. 

5.  Xác định hoạt tính xúc tác của vàng trong 
chất nền sắt oxit 

Theo M. Haruta và các cộng sự  vàng trong 
chất mang sắt oxit có hoạt tính  xúc tác lớn nhất 
ở 300oC [5]. 

Hình 6  trình bày kết quả xác định hoạt tính 
xúc tác của mẫu do chúng tôi chế tạo ở nhiệt độ 
này cho phản ứng oxi hóa khí CO và H2. Phản 
ứng được thực hiện trong buồng phản ứng cố 
định với dòng không đổi. Khối lượng mẫu bột 
100 mg, tốc độ dòng khí 33 ml/phút, thành phần 
hỗn hợp khí chứa 1% thể tích CO hoặc H2 trong 
không khí. Thành phần khí xác định trên máy 
sắc ký khí với đầu đo TCD. Chúng ta thấy 50% 
khí CO được chuyển hóa ở ∼50oC, còn khí H2 ở
∼130oC. Nhiệt độ chuyển hóa cao hơn so với /5/ 
có thể là do nồng độ vàng trong sắt oxit thấp 
hơn (Au:Fe = 1:50 so với 1:19). 

 

Nhiệt độ, oC
Hình 6: Độ chuyển hóa của CO và H2 trên  mẫu Au/Fe2O3 nung ở 300oC

IV - KẾT  LUẬN 

1. ĐL khảo sát một số điều kiện tổng hợp vật 
liệu xúc tác vàng kích thước nanomet phân tán 
trên chất mang Fe2O3 bằng phương pháp đồng 
kết tủa. 

2. ĐL chế tạo được xúc tác Au/Fe2O3. Kích 
thước hạt vàng trên mẫu nung ở 300oC nằm 
trong khoảng 1,2 - 7,8 nm. 

3. ĐL xác định được nhiệt độ chuyển hóa 
50% CO và H2 trên xúc tác Au/Fe2O3 nung ở 
300oC tương ứng là 44oC và 132oC. 

Công trình được hỗ trợ kinh phí từ Chương 
trình Bghiên cứu cơ bản và Viện Khoa học Vật 
liệu. 
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